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hác với Việt Nam, Triều 
Tiên và một số nước châu ¸ 
khác, từ cách mạng Tân Hợi 

(1911) trở về trước, nước Trung Quốc được 
gọi theo tên các triều đại. Triều đại của 
dòng họ nào thì tên triều đại ấy trở thành 
tên nước. Ví dụ, triều Tần được thế giới 
phương Tây dùng làm tên gọi nước Trung 
Quốc (Chine-China), người Nga gọi Trung 
Quốc là Ki-tai. Ki-tai là dân tộc Khiết Đan, 
sống ở vùng thượng du sông Liêu Hà ngày 
nay. Có thời kỳ người ta gọi là  nước Khiết 
Đan, đến năm 916, người Khiết Đan thành 
lập nước Liêu, tồn tại độc lập song song với 
Bắc Tống. 

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, các 
triều đại Trung Quốc được đặt tên theo 
những nguyên tắc sau đây: Lấy tên của bộ 
tộc đặt tên cho các triều đại; căn cứ vào địa 
danh phát tích (lập nghiệp) mà đặt tên 
triều đại; căn cứ vào tước hiệu được phong 
để đặt tên triều đại. Ngoài ra còn dựa vào 
đặc sản nơi phát tích hoặc lấy danh ngôn 
từ trong sách cổ để đặt tên triều đại v.v… 
Dưới đây xin kể lai lịch tên gọi một số 
triều đại tiêu biểu: 

- Hạ (vào khoảng thế kỷ XXII TCN 
đến khoảng thế kỷ XVII TCN) 

Triều Hạ là triều đại nô lệ đầu tiên 
trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, 
thời vua Thuấn, ông Vũ là người có công 
trị thuỷ, được Thuấn chọn làm người kế vị. 
Vì ông Vũ là người của bộ tộc Hạ Hậu thị, 
gọi tắt là Hạ, và Hạ đã trở thành quốc 
hiệu của Trung Quốc thời đó. Triều Hạ 
truyền đến đời Kiệt thì bị nhà Thương 
thay thế. Nha Hạ trị vì được khoảng 472 
năm, trải qua13 đời vua. 

- Thương (khoảng thế kỷ XVII TCN 
đến thế kỷ XI TCN) 

ở hạ du sông Hoàng Hà có một bộ tộc 
cư trú ở đất Thương (nay thuộc tỉnh Hà 
Nam) đến cuối triều Hạ, bộ tộc này dưới sự 
lãnh đạo của thủ lĩnh Thang đã trở thành 
một bộ tộc lớn mạnh. Địa danh “Thương” 
sau này trở thành tên nước của họ. 

Thương Thang thấy Hạ Kiệt vô cùng 
tàn bạo liền tiêu diệt triều Hạ lập nền nhà 
Thương, đầu tiên đóng đô ở Hào (nay 
thuộc phía Bắc huyện Thương Khâu tỉnh 
Hà Nam), sau rời đô đến đất Ân (Tây Bắc 
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huyện An Dương tỉnh Hà Nam). Đất Ân 
trở thành trung tâm chính trị và kinh tế 
của nhà Thương, nên trong lịch sử có khi 
gọi triều Thương là triều Ân hay Ân 
Thương. 

Nhà Thương tồn tại khoảng 600 năm, 
trải qua 31 đời vua. 

- Chu (khoảng thế kỷ XI đến năm 
256 TCN) 

Vua Trụ triều Thương cuối đời ăn chơi 
xa xỉ, ngoài ra còn dùng nhục hình để trấn 
áp nhân dân nên bị thủ lĩnh của bộ tộc 
Chu là Cơ Phát lật đổ, lập nên nhà Chu, 
niên hiệu Chu Võ Vương. Cơ Phát định cư 
ở cánh đồng Chu phía Nam Kỳ Sơn tỉnh 
Thiểm Tây. Nhờ cánh đồng Chu mầu mỡ, 
kinh tế phát triển, nên Cơ Phát lấy tên đất 
Chu đặt cho nước của mình. Năm 256 
TCN, Chu bị Tần diệt. Kể cả Tây Chu và 
Đông Chu, tồn tại được khoảng hơn 800 
năm, trải qua 34 đời vua. 

- Tần (221 TCN đến 206 TCN). Tần 
là vương triều phong kiến đầu tiên của 
Trung Quốc. Trong triều đại Đông Chu có 
2 thời kỳ lịch sử gọi là Xuân Thu (770 TCN 
– 475 TCN) và Chiến Quốc (475 TCN – 
221 TCN). Trong hai thời kỳ này, triều 
đình nhà Chu ngày càng suy yếu, các nước 
chư hầu tự xưng vương, không cống nạp 
cho nhà Chu nữa. Đến thời Chiến Quốc cả 
Trung Quốc chỉ còn có 7 nước Tề, Sở, Yên, 
Hàn, Triệu, Ngụy và Tần (lịch sử gọi là 
“Thất Hùng”). 

Nhờ có Biến pháp của Thương Ưởng, 
nước Tần mạnh lên đứng đầu “Thất Hùng”. 
Từ năm 230 TCN đến 221 TCN, Doanh 
Chính, thủ lĩnh nước Tần lần lượt tiêu diệt 
6 nước kia, thống nhất toàn Trung Quốc 
lập nên triều đại Tần, xưng là Tần Thuỷ 
Hoàng, đóng đô ở Hàm Dương (Thiểm Tây). 
Tổ phụ của Tần Thủy Hoàng là Bá ích, 
từng giúp Hạ Vũ trị thuỷ lập công lớn, 

được Hạ Vũ ban cho họ “Doanh” (nghĩa là 
thắng lợi) và được phong đất ở Lũng Tây 
(nay thuộc tỉnh Cam Túc). Đương thời 
Lũng Tây gọi là đất “Tần”, do đó vua Tần 
lấy tên đất Tần đặt tên cho nước mình. 
Năm 206 nước Tần bị Lưu Bang tiêu diệt, 
trị vì được 15 năm trải qua 2 đời vua. 

- Hán (206 TCN – 220) 

Hán vương triều phong kiến lớn mạnh 
trong lịch sử Trung Quốc. Diệt xong được 
Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ sinh ra chia rẽ, 
mâu thuẫn với nhau, người nào cũng 
muốn xưng hùng xưng bá. Lưu Bang được 
Hàn Tín giúp sức, chiến thắng Sở Bá 
vương Hạng Vũ ở trận Cai Hạ (202, tỉnh 
An Huy) và lập nên triều Hán. Sơ dĩ Lưu 
Bang lập quốc hiệu là Hán vì xưa kia Lưu 
Bang từng được phong là Hán Vương,  cai 
quản đất Ba Thục – Hán Trung. Sau khi 
Hạng Vũ tự vẫn ở ¤ Giang, Lưu Bang 
thống nhất toàn Trung Quốc trở thành 
người đứng đầu nhà Hán. Trị vì được 406 
năm, trải qua 24 đời vua. 

- Ngụy (220 – 265) 

Ngụy là một trong ba nước thời Tam 
Quốc. Tào Tháo được Hán Hiến đế phong 
làm Ngụy vương, sau con trưởng của ông 
ta là Tào Phi phế vua Hán, tự xưng đế, lấy 
vương hiệu của cha đặt tên nước là Ngụy. 
Trị vì được 46 năm, trải qua 5 đời vua. 

- Thục (221 – 263) 

Thục cũng là một trong ba nước thời 
Tam Quốc. Lưu Bị sau khi định cư ở 
Thành Đô liền giương cao ngọn cờ khôi 
phục nhà Hán để đánh dẹp các nước. Vì 
Thành Đô (thủ phủ Tứ Xuyên ngày nay) 
thuộc đất Thục cổ nên lấy quốc hiệu là 
Thục Hán hoặc gọi tắt là Thục. Trị vì được 
43 năm, trải qua 2 đời vua. 

- Ngô (222 – 280) 

Ngô cũng là một trong ba nước thời 
Tam Quốc. Vùng đất Tôn Quyền chiếm giữ 
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là nước Ngô thời Xuân Thu (bao gồm vùng 
hạ du sông Trường Giang, Chiết Giang, 
Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây) nên 
sau khi xưng vua, đặt tên nước là Ngô. 

Tồn tại 59 năm, trải qua 4 đời vua 

- TÊn (265 – 420) 

Vì vua Ngụy từng phong Tư Mã Chiêu 
(con Tư Mã ý) làm Tấn công, sau này con 
cháu dòng hạ Tư Mã là Tư Mã Viêm bức 
vua Ngụy nhường ngôi, nên lấy “Tấn” làm 
quốc hiệu, kể cả Tây Tấn và Đông Tấn tồn 
tại được 156 năm, trải qua 15 đời vua. 

- Tùy (581 – 618) 

Người sáng lập ra nhà Tuỳ là Dương 
Kiên. Dương Kiên từng được phong là Tuỳ 
vương, sau khi xưng đế (Tuỳ Văn đế) lấy 
quốc hiệu là Tuỳ. Trị vì được 38 năm, trải 
qua 2 đời vua. 

- Đường (618 – 907) 

Lý Uyên cùng con trai thứ nhất là Lý 
Thế Dân sau khi tiêu diệt nhà Tuỳ, lập 
nên nhà Đường. Do Lý Uyên từng được 
phong là Đường quốc công, nên sau khi 
cha con họ Lý diệt được quần hùng lập 
quốc, liền lấy tước hiệu Đường đặt tên 
nước. Nhà Đường trị vì được 290 năm, có 
20 đời vua. 

- Tống (960 – 1279) 

Người lập nên nhà Tống là Triệu 
Khuông Dận. Ông vốn là một Đại tướng 
cũng mãnh dưới trướng vua Hậu Chu Chu 
Thế Tông (một trong mười vua của thời Ngũ 
đại thập quốc, 907 – 960). Chu Thế Tông 
phong ông làm Tiết độ sứ châu Tống. Sau 
khi lập đổ Hậu Chu lên ngôi hoàng đế, Triệu 
Khuông Dận đổi quốc hiệu là Tống, định đô 
ở Đông Kinh (tức Khai Phong ngày nay). Kể 
cả Bắc Tống và Nam Tống, thời gian trị vì 
được 320 năm, trải qua 18 đời vua. 

- Nguyên (1206 – 1368) 

Người Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của 
Thành Cát Tư Hãn và Hốt Tất Liệt đã tiêu 
diệt Tây Liêu, Tây Hạ, Kim, Nam Tống và 
lập nên nhà Nguyên.Sở dĩ Hốt Tất Liệt đặt 
quốc hiệu là Nguyên là lấy ý từ “Quẻ Càn 
thứ nhất” trong Kinh Dịch. Sách viết “Đại 
tai, càn nguyên!” (Vĩ đại thay, nguyên khí 
của trời!). 

Kể từ khi Hốt Tất Liệt đặt quốc hiệu là 
Nguyên (1271), đóng đô ở Bắc Kinh, trị vì 
được 98 năm, trải qua 11 đời vua. 

- Minh (1368 – 1644) 

Chu Nguyên Chương, một trong những 
lãnh tụ khởi nghĩa nông dân, lật đổ triều 
Nguyên, lập nên triều Minh. Chu Nguyên 
Chương, thời trẻ vốn rất nghèo khổ, từng 
phải đi chăn bò, phải vào chùa làm tiểu để 
kiếm ăn. Khi tham gia chống Nguyên, nhờ 
tài trí hơn người nên Chu Nguyên Chương 
được làm bộ tướng của Tiểu Minh Vương. 
Sau đó do tư tưởng muốn làm hoàng đế, 
Chu đã diệt Tiểu Minh Vương. Tháng 
giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương 
xưng đế và lấy lại chữ “Minh” trong Tiểu 
Minh Vương làm quốc hiệu, đóng đô ở 
Nam Kinh. Nhà Minh trị vì được 277 năm, 
trải qua 16 đời vua. 

- Thanh (1616 – 1911) 

Người Mãn (tức Nữ Chân) sống ở vùng 
Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Hà 
Bắc v.v... Năm 1616 Nuốc-ha-xi thống 
nhất các bộ tộc Nữ Chân, thành lập chính 
quyền Hậu Kim. Sau con là Hoàng Thái 
Cực kế vị, đổi Nữ Chân thành Mãn Châu 
(1635) và đổi quốc hiệu Hậu Kinh thành 
Thanh. Theo cách đọc của người Mãn 
Châu thời đó thì chữ “Thanh” hài âm với 
chữ”Kim”. Để phân biệt với nhà Kim của 
dòng họ Hoàn Nhan xưa (1116 – 1234) 
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Hoàng Thái Cực gọi tên nước mình là 
Thanh (1636). 

Năm 1644, quân Thanh đánh chiếm 
Bắc Kinh và đóng đô ở đó. Triều Thanh bị 
cách mạng Tân Hợi của giai cấp tư sản lật 
đổ vào năm 1911. Triều Thanh trị vì được 
276 năm, trải qua 11 đời vua. 

- Trung Quốc (1912 – 1949) 

Cách mạng dân chủ do Tôn Trung Sơn 
lãnh đạo, năm 1911 lật đổ chế độ phong 

kiến 2000 năm. Tôn tiên sinh muốn thành 
lập một quốc gia dân chủ thống nhất của 
toàn dân tộc Trung Hoa, nên mới đặt tên 
nước là “Trung Hoa dân quốc”, gọi tắt là 
“Trung Quốc”. 

Từ đó Trung Hoa hay Trung Quốc trở 
thành tên gọi chính thức của đất nước này. 
Sau ngày giải phòng (1949), “Trung Quốc” 
là tên gọi tắt của  “Trung Hoa nhân dân 
cộng hòa quốc” 

 

 

(Tiếp theo trang 81) 

 
Bước sang thế kỷ mới, Đảng và Chính 

phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính 
sách tích cực thúc đẩy tăng thu nhập cho 
nông dân như xoá bỏ toàn diện thu thuế 
nông nghiệp trên phạm vi cả nước; cải 
thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền 
lợi cho người nông dân ra thành phố làm 
thuê; hoàn thiện chế độ khoán đến hộ, bảo 
vệ quyền sử dụng đất khoán của nông dân 
với việc cho phép nông dân thực hiện lưu 
chuyển quyền sử dụng đất khoán dưới nhiều 
hình thức và việc cải thiện chế độ trưng thu 
ruộng đất … Đặc biệt từ năm 2004 trở lại 
đây, Trung ương ĐCS và Quốc Vụ viện 
Trung Quốc đã liên tiếp ban hành 6 “Văn 
kiện số 1”, với phương châm “cho nhiều, thu 
ít, làm sống động” đưa ra một loạt chính 
sách hỗ trợ nông nghiệp đảm bảo cho thu 
nhập của nông dân tăng trưởng nhanh và 
ổn định hơn.  

Luận văn khẳng định Trung Quốc 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận 
trong việc tăng thu nhập cho nông dân. Tuy 
nhiên, việc tiếp tục nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống cho người nông dân, giảm bớt 
chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và 
nông thôn vẫn còn là nhiệm vụ hết sức nặng 
nề, gian nan và đầy thử thách đối với Trung 
Quốc trong thời gian tới.  

Qua việc tìm hiểu các giải pháp tăng 
thu nhập cho nông dân của Trung Quốc từ 
sau cải cách mở cửa, luận văn đưa ra một 
số gợi mở cho Việt Nam: kiên trì chuẩn 
mực cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của 
nông dân, tôn trọng quyền lợi dân chủ của 
nông dân, kiên trì cải cách phải lấy thực 
hiện, bảo vệ và phát triển lợi ích căn bản 
của quần chúng nhân dân làm gốc; kiên trì 
lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn duy nhất 
kiểm nghiệm chân lý, kiên trì lấy nông 
nghiệp có phát triển hay không, nông dân 
có tăng thu nhập hay không, nông thôn có 
ổn định hay không làm tiêu chuẩn kiểm 
nghiệm cải cách có thành công hay không; 
tôn trọng tinh thần sáng tạo của quần 
chúng nông dân và kinh nghiệm phong 
phú do cơ sở sáng tạo; kiên trì thúc đẩy cải 
cách có tính toán phát triển tổng thể 
thành thị và nông thôn, công nghiệp và 
nông nghiệp; chú trọng phát huy đúng đắn 
chức năng của Chính phủ, tăng cường ủng 
hộ và bảo vệ đối với nông nghiệp, nông dân, 
tăng cường cung cấp dịch vụ công cộng cho 
nông dân, tăng cường công tác bồi dưỡng 
ngành nghề cho người nông dân.    

                                                             
                   Hải Hà 
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